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I-Mở đầu: 
Sa sút trí tuệ mạch máu (bao gồm sa sút trí tuệ sau đột quy ) là nguyên nhân thường gặp nhất và là 
nguyên nhân  đứng hàng thứ hai sau bệnh Alzheimer. Cho tới hiện nay, việc điều trị chữa khỏi hay ngăn 
ngừa bệnh Alzheimer còn chưa chắc chắn, thì việc hiểu rõ, ngăn ngừa và điều trị sa sút trí tuệ mạch máu 
là những thuận lợi lớn.                                                                                                                                                                 
 I-Tóm tắt: 
-Mục đích: Tìm tần suất của sa sút trí tuệ sau đột quỵ. 
                    Khảo sát các yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ sau đột quỵ . 
-Phương pháp: Tổng số bệnh nhân nhồi máu não ñược ñưa vào nghiên cứu này là 74 bệnh nhân. Trong suốt 
thời gian ñiều trị,  chúng tôi thu thập tòan bộ dữ liệu về dịch tễ học, những yếu tố nguy cơ mạch máu, bệnh 
cảnh ñột quỵ, tình trạng  thần kinh. Mọi bệnh nhân ñều ñược kiểm tra về tâm thần kinh học qua các test: 
MMSE, IST, ZCT, 4-IADL. Chẩn đoán sa sút trí tuệ theo tiêu chuẩn DSM-IV và  sa sút trí tụê  mạch máu 
theo tiêu chuẩn NINDS-AIREN. Chẩn đoán phân biệt với  bệnh Alzheimer bằng thang điểm Hachinski 
có hiệu chỉnh >3đ. 
-Kết quả: (1)  Tần số sa sút trí tuệ  sau đột quỵ là 27%, sa sút trí tuệ  liên quan đột quỵ là 25.2%, sa sút trí 
tuệ sau đột quỵ lần đầu là 50%. (2) Ngòai tuổi và trình ñộ học vấn thấp, hai lọai yếu tố nguy cơ có liên quan 
mật thiết ñến sa sút trí tụê sau ñột quỵ là (a): yếu tố nguy cơ mạch máu: cao huyết áp, đái tháo ñường , hút 
thuốc lá , thiếu máu cơ tim, xơ vữa ñộng mạch và (b): những yếu tố nguy cơ ñột quỵ: khó nói, ñột quỵ trước 
ñó, nhồi máu bán cầu trái, nhồi máu não nhiều ổ, bệnh lý mạch máu nhỏ, nhồi máu não lổ khuyết và nhồi 
máu não vùng chiến lược. 
Kết luận: Tần suất của sa sút trí tụê sau ñột quỵ  nhồi máu não trong vòng 3tháng ñầu là ¼. Những yếu tố 
nguy cơ dự ñóan ñộc lập cho sa sút trí tụê  sau ñột quỵ  bao gồm: tuổi, trình ñộ học vấn thấp, và những yếu tố 
nguy cơ của ñột quỵ . Những yếu tố nguy cơ mạch máu liên quan ñến sa sút trí tụê sau ñột quỵ như ñã kể 
trên  là những yếu tố nguy cơ có thể ñiều trị ñược. Phòng ngừa, chẩn ñóan và ñiều trị sớm là quan trọng. 
Abstract: 
1-Purpose:  
 -Study the prequency of poststroke dementia (PSD) 
- Identify the predictors of PSD. 
2-Methods: 
-A total of 74 consecutive patients with ischemic stroke were enrolled in this study. During admission, the 
demographic data, vascular risk factors, 
stroke features and neurological status information were colleted. 
All subjects were examined by a set of neuropsychological tests: MMSE, IST, ZCT, 4-IADL, at first and 
3months  after stroke. 
Diagnotic Dementia was classified according to DSM-IV and Vascular Dementia was classified according to 
NINDS-AIREN. Differential diagnosis with Alzheimer’s  disease was  determined by a modified Hachinski 
scale. 
3- Results: 
(1) The frequency of  poststroke dementia was 27%, that of stroke  related dementia was 25.2%,  and that of 
dementia after first – ever stroke was 50%. 
(2) In addition to age,  and low educational level,  two types of risk factors  show a close  relationship with 
poststroke dementia :(a) vascular risk factors such as: hypertention, hyperlipidemia, diabetes mellitus, 
smoking, myocardial ischemic, atherosclerosis, (b) stroke risk factors such as: dysphasia,  prior stroke, left 
cerebral infarctions, multiple stroke lesions,  small vessell lesions,  lacunar infarctions,  strategic infarctions. 
4-Conclusions: 



The frequency of dementia is about one in four for patients with ischemic stroke, 3 months after stroke. 
Indepent predictors of  poststroke dementia include: age, low educational level and stroke risk factors. The 
vascular risk factors related to post stroke dementia can  be treated.  Prevention ,  early diagnosis and 
treatment  are very important.  
III-Phương pháp :  
-Mô tả, cắt ngang. 
-Phân tích thống kê  được xử lý theo phần mềm SPSS. 
-Thời gian nghiên cứu 9/05 - 12/06. 
Tiêu chuẩn đưa vào: 
-Có tiền căn đột quỵ nhồi máu não hay bị đột quỵ nhồi máu não  lần đầu đã được chẩn đoán xác định qua 
lâm sàng và hay hình ảnh học.  
- Có  C T và/ hay MRI xác định chẩn đoán và vị trí của nơi tổn thương. 
-Glasgow scale = 15 điểm. 
-Thoả tiêu chuẩn sa s út tr í tu ệ theo DSM-IV và có căn nguyên mạch máu theo tiêu chuẩn NINDS- 
AIREN. 
-Hachinski  có hiệu chỉnh > 3đ. 
-Thực hiện đủ 4 tests  MMSE, IST, ZCT, 4-IADL. 
Tiêu chuẩn loại trừ: 
-Xuất huyết não. 
-Sa sút trí tuệ do thoái hoá hay do  các nguyên nhân khác [u não, viêm não, CTSN, chuyễn hoá(bl tuyến 
giáp, thiếu B12)…]. 
-Trầm cảm nặng hay tâm thần phân liệt. 
-Giảm thính lực hay thị lực nặng ảnh hưởng đến việc thực hiện các test kiểm tra. 
IV-Định nghĩa các biến độc lập; 
Tuổi < 65 và  ≥ 65t 
Trình độ học vấn: lớp 0-5, lớp 6-9,   lớp > 10. 
Đột quỵ được định nghĩa là có khiếm khuyết thần kinh trong giai đoạn cấp, tồn tại 24 giờ, có hình ảnh học 
để xác định chẩn đoán loại, vị trí ,mức độ của đột quỵ. Nhồi máu não được chẩn đoán nếu CT hay MRI 
không cho thấy xuất huyết. Chẩn đoán nguyên nhân do lấp mạch từ tim ( cardioembolic-CE)  nếucó rung 
nhĩ hay huyết khối trong nhĩ được tìm thấy.  Chẩn đoán tổn thương thiếu máu não do tổn thương mạch 
máu lớn: mạch máu ( do xơ vữa động mạch ), mạch máu nhỏ: lỗ khuyết (cao huyết áp, đái tháo đường ). 
Đặc điểm liên quan đến đột quỵ (bán cầu phải, trái, vùng chiến lược, loại đột quỵ, đột quỵ thứ phát), các 
yếu tố nguy cơ của đột quỵ (CHA, Đái tháo đường, rung nhĩ, NTT thất, suy tim, hút thuốc lá, xơ mỡ động 
mạch, RLCHLP,  các yếu tố nguy cơ trong đột quỵ (nói khó) . 
Các tiêu chuẩn của các yếu tố nguy cơ: 
-Cao huyết áp : H A > 140/90 mmHg  trong lần khám đầu tiên hay đang điều trị CHA 
-Đái tháo đường: đường huyết > 11.1mmol/L, HbA1C.6,5% trong lần khám đầu tiên hay đang đang dùng 
Insulin hay thuốc hạ đường huyết uống 
-Xơ mỡ động mạch là siêu âm Doppler động mạch cảnh có mảng xơ vữa. 
-RLCHLP: Cholesterol > 5.6 mmol/L, LDL> 3.4mmol/L,TG> 1.88mmol/L. 
V-Phát hiện và chẩn đoán Sa sút trí tuệ: 
Chẩn đoán SSTT mạch máu dựa vào các tiêu chuẩn  sau : DSM-IV ( Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Volum IV criteria), NINDS-AIREN ( Neuroepidemiology Branch of the National 
Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)- Association International pour la Recherche et 
L′ Enseignement en Neurosciences ( AIREN), và thang điểm HACHINSKI. 
 Đánh giá mức độ SSTT và phân loại dựa vào MMSE , IST, ZCT, 4-IADL. 



-Sa sút trí tuệ mạch máu (VaD) được định nghĩa là một hội chứng sa sút trí tuệ (Chui et al.,1992; 
Roman et al.1993) (11,34) có thể do đột quỵ và có thể không do đột quỵ. Sa sút trí tuệ mạch máu bao 
gồm sa sút trí tuệ sau đột quỵ (Taminchi et al 1994a,b. Pasquier & Leys,1997 ) (41,42,30). 
-Sa sút trí tuệ sau đột quỵ ( Poststroke- Dementia) : được định nghĩa như là sa sút trí tuệ xảy ra đồng 
thời với đột quỵ . Không than phiền hay biểu hiện rối loạn trí nhớ trước đột quỵ ( Pasquier & Leys,1997) 
(30). 
 -Sa sút trí tuệ liên quan đến đột quỵ ( Stroke- related dementia): được định nghĩa như là sa sút trí tuệ 
xảy ra sau đột quỵ ( Dadvid H et al 2004) (13).   
VI- Kết quả: 
Qua các thang điểm được áp dụng để tầm soát sa sút trí tuệ, điểm trung bình của các test có sự khác biệt 
lớn giưã hai nhóm (Bảng 1). Trong nhóm sa sút trí tuệ: điểm  trung bình MMSE # 19.8đ, IST< 23đ, ZCT 
< 13đ và/ hay > 38giây. 4-IADL trung bình 8.35 đ. Thang điểm IST < 29 đ  là một yếu tố nguy cơ dự đoán 
sa sút trí tuệ .  
Trong 74 bệnh nhân  được  khảo sát có 20 bệnh nhân không sa sút trí tuệ  (27%), 44 bệnh nhân bị sa sút 
trí tuệ mạch máu, trong đó có 5 trường hợp (6.8%) sa sút trí tuệ  mạch máu (VaD) hay sa sút trí tuệ  hổn 
hợp, sa sút trí tuệ  sau đột quỵ (PSD) là 20 (27%), sa sút trí tuệ  liên quan đột quỵ (SRD) là 19 (25.2%), sa 
sút trí tuệ sau đột quỵ lần đầu là 37(50%), nguy cơ sa sút trí tuệ là 10 (13.5%) (Bảng 2)   
 Bảng (3): so sánh các yếu tố về dịch tể học giữa bệnh nhân có sa sút trí tuệ  và không sa sút trí tuệ cho 
thấy tuổi cao, học vấn thấp dưới lớp 10 và  nam giới có phần chiếm ưu thế.  
Bảng (4):  so sánh các yếu tố nguy cơ mạch máu giữa 2 nhóm, chúng tôi nhận thấy, mọi yếu tố nguy cơ 
mạch máu đều thường gặp hơn trong nhóm bệnh nhân sa sút trí tuệ so với nhóm không sa sút trí tuệ, đặc 
biệt cao huyết áp, rối loạn chuyễn hoá lipid, xơ vữa động mạch, thiếu máu cơ tim , hút thuốc lá,  đột quỵ 
lần đầu là đạt tỷ lệ cao đáng kể. 
Ở bảng (5) bệnh cảnh đột quỵ kết hợp với sa sút trí tuệ bao gồm  khó nói, đột quỵ lần đầu, nhồi máu não 
bán cầu trái,  nhồi máu não nhiều ổ lổ khuyếtå, tổn thương vùng chiến lược,thoái hoá chất trắng .  
Bảng (6):  các vị trí tổn thương  ở vùng chiến lược, đặc biệt tổn thương nhiều vùng chiến lược và tổn 
thương vùng ranh giới là yếu tố nguy cơ cao của sa sút trí tuệ.  
Bảng 7: Các vị trí tổn thương vùng chiến lược : nổi bật là tổn thương các vùng ranh giới và nhiều vùng 
chiến lược phối hợp. 
1-So sánh các thang điểm đánh giá giữa 2 nhóm sa sút trí tuệ và không sa sút trí tuệ:      
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 2-Phân loại  
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 3-Dịch tể học: 
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4-Các yếu tố nguy cơ mạch máu : 
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5-Các đặc điểm của đột quỵ :      
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7-Các vị trí  tổn thương vùng chiến lược: 
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Bàn luâän: 
Qua áp dụng các tests như MMSE,IST,ZCT,4-IADL trong chẩn đoán sa sút trí tuệ mạch máu, chúng tôi 
nhận thấy các test này tương đối đơn giản, dễ thực hiện. Trong nhóm sa sút trí tuệ điểm  trung bình 
MMSE # 19.8đ, IST là 18.2 đ. Thang điểm IST< 29đ là một yếu tố nguy cơ dự đoán sa sút trí tuệ.  Những 
bệnh nhân sa sút trí tuệ có điểm IST < 23đ chiếm tỷ lệ cao chứng tỏ có sự suy giãm trí nhớ gần và xa 
cũng như giãm khả năng thực hiện các kế hoạch tổng hợp (29). Thang điểm ZCT cho thấy thời gian thực 
hiên test  thường kéo dài hơn là số điểm đạït được <13đ, điều này cho thấy bệnh nhân sa sút trí tuệ sau đột 
quỵ thuờng giãm tốc độ sử lý thông tin sớm hơn là sa sút trí tuệ do các nguyên nhân khác như bệnh 
Alzheimer (45) và sau cùng là không thể thực hiện được test này chiếm tỷ lệ > 30%.ø Tất cả những bệnh 
nhân này đều có ảnh hưởng đến hoạt động sống  hằng ngày với điểm trung bình của 4-IADL là 8.35đ  (7). 
Sa sút trí tue äsau đột quỵ là một biến chứng thường gặp, và trong nhiều nghiên cứu: tỷ lệ mắc phải dao 
động khoảng 30% (13.6-31.8%) (8,10,13,34,40).  
Nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đó với tỷ lệ sa sút trí tuệ ngay sau đột 
quỵ là 27%, sa sút trí tuệ liên quan đột quỵ là 25.2%. Nghiên cứu của David HD và cộng sự trên bệnh 
nhân thiếu máu não cấp tuổi ≥ 55  tần số sa sút trí tuệ 3 tháng sau đột quỵ là 27.2%, sa sút trí tuệ liên 



quan đột quỵ là 21.6%, sau đột quỵ lần đầu là 22.7%) (13). Trong nghiên cứu đoàn hệ của 337 bệnh nhân 
tuổi ≥ 55, Pohjasvaara và cộng sự tìm thấy tỷ lệ sa sút trí tuệ 3 tháng sau đột quỵ là 31.8%, sa sút trí tuệ 
liên quan đột quỵ là 28.4%, sa sút trí tuệ sau đột quỵ lần đầu là 28.9%.(34). Nghiên cứu đoàn hệ của 
Tatemichi và cộng sự cho thấy tỷ lệ sa sút trí tuệ  ở người  đột quỵ nhồi máu não cấp ≥ 60 tuổi là 26.3% 
(39). Trong nghiên cứu của Barba và cộng sự (8), tỷ lệ sa sút trí tuệ sau 3 tháng đột quỵ cấp ở người ≥ 18 
tuổi là 30.1%.  
Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân sa sút trí tuệ thường có tuổi cao, trình độ học vấn thấp, cao 
huyết áp, rối loạn chuyễn hoá lipid, thiếu máu cơ tim, đái tháo đường, hút thuốc lá, khó nói, tiền căn đột 
quỵ, nhồi máu não bán cầu trái, tổn thương vùng chiến lược, nhồi máu não nhiều ổ, bệnh lý mạch máu 
nhỏ. Một số những nghiên cứu khác cũng cho thấy một số trong những yếu tố nguy cơ này cũng thường 
gặp trong những bệnh nhân bị sa sút trí tuệ (14,15,20,34). 
Xét về yếu tố dịch tễ học, chúng tôi nhận thấy: Tuổi cao là yếu tố lâm sàng hằng định nhất trong sa sút trí 
tuệ sau đột quỵ (8,10,13,34,40,44). Trong nghiên cứu của chúng tôi: tỷ lệ tuổi ≥ 65  chiếm 37.8% trong 
nhóm sa sút trí tuệ so với nhóm không sa sút trí tuệ là 12.2%, phù hợp với các nghiên cứu trên. Trình độ 
học vấn thấp  là yếu tố nguy cơ độc lập dự đoán sa sút trí tuệ sau đột quỵ, kết quả này đã được Dartigue 
và cộng sự (12) cũng như Stern và cộng sự (37,38) ghi nhận và kết luận rằng trình độ học vấn  cao có lẽ 
đã bù trừ cho những thay đổi của bệnh học thần kinh  của bệnh nhân bệnh Alzheimer và làm chậm khởi 
phát những biểu hiện lâm sàng. Trong nhóm sa sút trí tuệ chúng tôi nhận thấy trình độ học vaná < lớp 10 là 
46% so với nhóm không sa sút trí tuệ là 16.3%. Về giới tính, không  có sự khác biệt rõ rệt giữa 2 giới 
trong nhóm sa sút trí tuệ,  trong  nghiên cứu của chúng tôi: nam là 39.2% so với nữ là 33.8%. Tuy nhiên, 
nếu so sánh giữa 2 nhóm có và  không sa sút trí tuệ, tỷ lệ nữ trong nhóm sa sút trí tuệ trội hơn nhóm còn 
lại với tỷ lệ lần lượt là 33.8% và 9.5%,  điều này không phù hợp với một số nghiên cứu (10,18,21,41) cho 
thấy rằng nữ giới là thường gặp trong bệnh nhân sa sút trí tuệ và là dự đoán của sa sút trí tuệ sau đột quỵ, 
và có lẻ phù hợp phù hợp với một số nghiên cứu của Tateminchi TK và cộng sự,  cũng như Ween JE và 
cộng sự  cho rằng giới tính không liên quan đến sa sút trí tuệ (34,40,44).  
 Trong các yếu tố nguy cơ mạch máu: Cao huyết áp và rối loạn chuyễn hoá lipid là yếu tố nguy cơ quan 
trọng liên quan đến sa sút trí tuệ (8), nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cao huyết áp chiếm tỷ lệ cao nhất 
60.8% trong nhóm sa sút trí tuệ so với 24.3% trong nhóm không sa sút trí tuệ, tương tự với rối loạn chuyễn 
hoá lipid tỷ lệ lần lượt  là  39.2%  so với 12.2% .  Thiếu máu cơ tim cũng được ghi nhận có liên quan đến 
sa sút trí tuệ như trong  nghiên cứu của Analysia D’Abreu và cộng sự (4), phù hợp trong nghiên cứu của 
chúng tôi với tỷ lệ thiếu máu cơ tim lần lượt là 24.3% so với 5.4%, nhưng không gặp trong những nghiên 
cứu khác (8,40). 
Đái tháo đường cũng như hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng trong sa sút trí tuệ sau đột quỵ, 
chiếm tỷ lệ lần lượt là 18.9%, 28.4% trong nhóm sa sút trí tuệ so với nhóm không sa sút trí tuệ là 8,1% và 
10.8%, phù hợp với các nghiên cứu trước đó (10,13,14,19,20,40) nhưng nó không phải là yếu tố nguy cơ 
dự đoán sa sút trí tuệ độc lập trong một số nghiên cứu của các tác giả khác như (13,8 ,15,18,22, 23,34,39). 
Homocystein là yếu tố nguy cơ mới có liên quan đến sa sút trí tuệ hiện nay đang được quan tâm. Nghiên 
cứu của Framingham và cộng sự cho thấy nồng độ Homocystein máu trên 14µM/ trong người già gia tăng 
gấp đôi nguy cơ của sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer (36). Trong nghiên cứu của chúng tôi 
Homocysteine/ máu chiếm tỷ lệ lần lượt là 9.5% trong nhóm sa sút trí tuệ và 4.1% trong nhóm không sa 
sút trí tuệ . 
 Đối với các yếu tố nguy cơ của đột quỵ, chúng tôi nhận thấy là khó nói là yếu tố nguy cơ  quan trọng 
trong sa sút trí tuệ: Khó nói trong nhóm sa sút trí tuệ chiếm tỷ lệ 38.8% so với nhóm không sa sút trí tuệ 
là 5.4%, điều này phù hợp với những nghiên cứu của những tác giả khác (8,10,23,41). Ween và cộng sự 
(47) nhận thấy những bệnh nhân bị mất vận ngôn đều giãm trí nhớ gần và trí nhớ xa. Basso và cộng sự (9) 



khảo sát 173 bệnh nhân với tổn thương bán cầu não trái cũng gợi ý rằng mất vận ngôn cũng đi kèm với 
giãm trí thông minh. 
Đột quỵ trước đó cũng là yếu tố dự đoán của sa sút trí tuệ sau đột quỵ, điều này đã được ghi nhận trong 
nhiều nghiên cứu (13,14,34,40). Cũng theo nghiên cứu của Tatemichi và cộng sự (39), đột quỵ nhồi máu 
não gia tăng đáng kể nguy cơ sa sút trí tuệ sau đột quỵ . Kokmen và cộng sự (22) cho rằng tần suất của sa 
sút trí tuệ  sau đột quỵ  trong năm đầu gấp 9 lần so với nhóm chứng. Desmond và cộng sự (15) tìm thấy 
nguy cơ của sa sút trí tuệ gia tăng gấp 4 lần trong số bệnh nhân nhồi máu não chưa bị sa sút trí tuệ trước 
đo.ù  Điều này  lại càng được cũng cố trong nghiên cứu của chúng tôi với tỷ  lệ sa sút trí tuệ sau đột quỵ 
lần đầu của chúng tôi là 50%,  cao gần gấp đôi  nghiên cứu của David H và cộng sự là  22.7%  . 
 Trong một nghiên cứu dựa vào cộng đồng, Kokmen và cộng sự (22) cũng tìm thấy đột quỵ lần thứ hai 
cũng là một yếu tố nguy cơ độc lập đáng kể dự đoán sa sút trí tuệ sau đột quỵ. Tỷ lệ sa sút trí tuệ sau đột 
quỵ lần hai trong nghiên cứu cuả chúng tôi là là 25.7% so với nhóm không sa sút trí tuệ  là 1.4% . 
Nhồi máu não bán cầu não trái chiếm tỷ lệ 23%  và nhồi máu não 2 bên bán cầu 28.4% trong nhóm bệnh 
nhân sa sút trí tuệ so với nhóm không sa sút trí tuệ lần  lượt là 12.2% và 1.4%. Cũng giống như các tác giả 
khác (6,8,10,13,18,34,40), chúng tôi cũng nhận thấy rằng nhồi máu não bán cầu trái là yếu tố dự  đoán 
quan trọng của sa sút trí tuệ sau đột quỵ. Một số nghiên cứu khác tìm thấy rằng tổn thương một bên bán 
cầu trái có thể ảnh hưởng cùng lúc rối loạn ngôn ngữ và trí nhơ  ù(9,28, 40). Một số các tác giả khác cũng 
cho rằng: bán cầu não trái là chủ yếu cho cả hai ngôn ngữ và chức năng nhận thức tổng quát 
(9,14,28,34,40). Ngoài ra, tổn thương hai bên bán cầu cũng thường gặp phải trong bệnh nhân sa sút trí tuệ 
hơn là bệnh nhân không sa sút trí tue.Trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy tỷ lệ nhồi máu não 2 bán 
cầu lần lượt là 28.4% và 1.4%, điều này phù hợp với (23). 
Cơ chế đột quỵ thường kết hợp sa sút trí tuệ là bệnh lý mạch máu nhỏ chiếm tỷ lệ 60.8% so với nhóm 
không sa sút trí tuệ  là 25.7%, kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Censori B(6) 
. Trong nghiên cứu này chúng tôi cũng nhận thấy nhồi máu não nhiều ổ  lổ khuyết cũng liên quan đến sa 
sút trí tuệ sau đột quỵ, tỷ lệ lần lượt là 39.2% trong nhóm sa sút trí tuệ và 12.2% trong nhóm không sa sút 
trí tuệ. 
Cùng với lổ khuyết, tổn thương chất trắng do nhồi máu não không hoàn toàn thường gặp ở người già. 
Khoảng 20% bệnh nhân trong nghiên cứu sức khoẻ tim mạch với tổn thương chất trắng lan toả với mức độ 
nhẹ trên MRI sẽ có biểu hiện rối loạn dáng đi, giãm thực hiện các test về nhận thức (27). Thoái hoá chất 
trắng trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm tỷ lệ lần lượt là 16.2% trong nhóm sa sút trí tuệ và 5.4% trong 
nhóm không sa sút trí tuệ . 
Tổn thương vùng chiến lược là yếu tố nguy cơ dự đoán không kém phần quan trọng của sa sút trí tuệ sau 
đột quỵ.. Trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy so sánh giữa 2 nhóm có và không sa sút trí tuệ, tỷ lệ 
tổn thương vùng chiến lược lần lượt là 54% và 16.2%. Vị trí tổn thương thường nằm ở hồi góc, đồi thị, gối 
bao trong , thuỳ thái dương trong, nhân đuôi, lều động mạch não trước và não sau trong bệnh nhân sa sút 
trí tuệ (16,24,39). Trong nghiên cứu của chúng tôi: ngoài các vị trí tổn thương nằm ở đồi thị, bao trong, 
trán chiếm tỷ lệ gần như tương đương (từ 4-5%), chúng tôi nhận thấy sa sút trí tuệ sau đột quỵ liên quan 
nhiều đến tổn thương nhiều vùng chiến lược 21.6%(nhóm sa sút trí tuệ ) so với 1.4% trong nhóm không sa 
sút trí tuệ . Đặc biệt là tổn thương nằm  ở vùng ranh giới (watershef) thường gây suy giãm nhận thức ngay 
sau đột quỵ chiếm tỷ lệ 8.1%  và không gặp trong nhóm không sa sút trí tuệ.  
Kết luận: 
Tần số sa sút trí tuệ sau đột quỵ  nhồi máu não trong vòng 3tháng đầu là khoảng ¼.Các yếu tố dự đoán 
độc lập của sa sút trí tuệ  sau đột quỵ cũng là những yếu tố nguy cơ không thể sửa chửa được như là tuổi 
cao, trình độ học vấn thấp, khó nói, đột quỵ trước đó, tổn thương bán cầu não trái, tổn thương vùng chiến 
lược, bệnh lý mạch máu nhỏ, tổn thương nhiều ổ lổ khuyết, thoái hoá chất trắng. Các yếu tố nguy cơ 



mạch máu khác như cao huyết áp, rối loạn chuyễn hoá lipid , đái tháo đường , hút thuốc lá, xơ vữa động 
mạch, thiếu máu cơ tim, tăng homocystein/máu đều có liên quan đến sa sút trí tuệ sau đột quỵ và là 
những yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh được. Vì vậy, việc phòng ngừa, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời 
sẽ làm giãm tỷ lệ đột quỵ tái phát và làm tăng khả năng sống còn trên bệnh nhân sa sút trí tuệ sau đột 
quỵ. 
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